Bài 3:

VIÊM XOANG MÃN TÍNH

Viêm xoang mãn tính thường do viêm xoang cấp tái diễn nhiều lần do sự dẫn lưu kém và không tháo mủ ra được (ví dụ như do vẹo vách ngăn). Trong một số ít trường hợp, viêm xoang mãn tính còn do thương tổn xương (viêm xoang do răng, chấn thương, cúm, sởi) gây ra. (Thể) Cơ địa của bệnh nhân, sức chịu đựng của niêm mạc mũi đóng vai trò quan trọng trong viêm xoang mãn tính. 

Viêm xoang mãn tính có thể bắt đầu từ tuổi thơ ấu và kéo dài suốt đời. Tùy theo nhóm xoang bị viêm, (thể) cơ địa, triệu chứng lâm sàng mà viêm xoang mãn tính có nhiều hình thái khác nhau. Phần đầu chỉ nói đến viêm có mủ còn viêm quá sản có poâlyp sẽ được nói trong thể lâm sàng.
I. Viêm xoang trước mãn tính.

Nhóm xoang trước gồm (xương) xoang hàm, xoang trán và xoang sàng trước. Những xoang này đều có lỗ thông với ngách giữa: lỗ ostium cho xoang hàm, (ống mũi-trán) ngách trán cho xoang trán, các lỗ riêng cho từng tế bào của xoang sàng.

Trong viêm xoang mãn tính, các xoang này thường có những bệnh tích viêm giống nhau nhưng ở mức độ khác nhau. 

Các triệu chứng lâm sàng của các xoang trước đều gần giống nhau nên đươc gộp chung lại thành một nhóm. Hiện tượng viêm mạn tính một xoang riêng lẻ có thể thấy được nhưng tương đối hiếm, ví dụ như viêm xoang hàm do răng hoặc viêm xoang ở trẻ em.

1. Viêm xoang hàm mãn tính.

Viêm xoang hàm mãn tính có những triệu chứng rất thông thường: ngạt mũi, xổ mũi kéo dài, bệnh nhân xì ra mũi xanh hoặc vàng, có lẫn vài tia máu (hiện tượng này đã có pôlyp), đôi khi bệnh nhân có cảm giác rằng trong mũi của mình có mùi thối, ít khi bệnh nhân bị nhức đầu.

Soi mũi sẽ thấy ngách giữa (nẻ) nề, ướt, có mủ chảy từ ngách giữa xuống cuốn dưới hoặc có ít mủ khô vàng như cám đọng ở bờ dưới của cuốn giữa. Cuốn giữa sưng to ở ngách giữa niêm mạc phù nề và thoái hóa thành gờ Koâpman (Kaulmann) (gờ này giống một cuốn giữa thứ hai ở phía ngoài cuốn giữa thật). Trước khi soi mũi không nên bảo bệnh nhân xì mũi.

Dùng ngón tay ấn vào hố nanh hai bên, bệnh nhân sẽ đau ở bên cạnh.

Soi bóng mờ (diaphanoscopie) trong phòng tối không thấy vết sáng hình lưỡi liềm dưới ổ mắt phía bệnh và đồng tử bên ấy cũng không sáng lên. Nhưng kết quả của nghiệm pháp soi bóng mờ không có giá trị tuyệt đối, cần phải kiểm tra lại bằng X quang, tư thế Blôngđô (Blondeau) sẽ cho chúng ta thấy xoang hàm bị đục. Hiện tượng đục này có thể do mủ hoặc do niêm mạc dày. Nếu ngờ niêm mạc dày thì nên bơm lipiodol trộn với bột sunfamit (lipiodol 3 mg và pabiamide l g) vào xoang và cho bệnh nhân chụp X quang lại. Nếu niêm mạc bị quá sản thì sẽ thấy một vòng sáng nằm giữa thành xoang và chất cản quang.
- Chụp CT scan: cho chúng ta xác định chính xác vị trí và mức độ xoang bị viêm

Hình ảnh CT scan: mờ xoang hàm sàng
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Nếu nghi ngờ có mủ, nên chọc xoang. Khi rửa xoang sẽ thấy tiết nhầy, mủ hoặc chất bã đậu chảy ra. Trường hợp có chất bã đậu, người ta gọi là viêm xoang bã đậu, bệnh thường do răng gây ra. Nếu chọc xoang hàm thấy có mủ vàng loãng, chưa nên vội kết luận là viêm xoang hàm vì đôi khi mủ ở xoang trán chảy vào xoang hàm, ứ đọng lại và chỉ gây ra phản ứng niêm mạc. Cần phải có thêm những triệu chứng viêm đã kể trên thì mới chẩn đoán là viêm xoang hàm được.

Trong thể điển hình, bệnh nhân không thấy đau nhức, toàn thể trạng tốt, sinh hoạt bình thường.

2. Viêm xoang trán mãn tính.
Bệnh nhân đến khám vì đau. Hiện tượng đau có thể đi từ nặng đầu đến đau nhức ở vùng trán, chung quanh ổ mắt. Mỗi khi bệnh nhân đọc sách, khâu vá hay hội tụ hai mắt nhìn lâu một vật gì thì nhức đằu và mỏi mắt. Cơn đau tự phát trong viêm xoang trán mãn tính không có giờ giấc rõ rệt nhưng thường nặng về buổi trưa, buổi chiều và kèm theo choáng đầu. Bệnh trạng này làm bệnh nhân không lao động được và lười suy nghĩ.

Ngón tay ấn vào góc trong và trên của gờ ổ mắt (điểm Ewing) sẽ làm bệnh nhân đau.

Chất mũi chảy ra thường là mủ loãng không thối. Thỉnh thoảng xoang trán bị tắc, bệnh nhân đau dữ dội, kêu la ầm ĩ, nhiệt độ cao, da ở vùng trán đỏ và nóng. Soi mũi thấy ngách giữa có mủ và niêm mạc bị phù nề.

Nếu đặt một que bông sạch vào ngách giữa, sau năm phút lấy ra, sẽ thấy mủ thấm vào bông.

Soi bóng mờ ở đây ít giá trị. Trái lại chụp X quang sẽ giúp nhiều trong việc chẩn đoán. Phim chụp theo tư thế trán mũi - phim (Schuller cho xoang) cho chúng ta thấy kích thước và độ đậm của xoang trán. Kích thước của xoang trán thay đổi tùy theo từng bệnh nhân, có khi xoang nhỏ bằng hạt lạc hoặc to rộng đến bờ ngoài của ổ mắt. Khi xoang trán bị viêm, nó đục hơn hố mắt (bình thường xoang trán và hố mắt sáng bằng nhau).

Ngoài ra, phim còn cho thấy thương tổn xương xung quanh xoang do viêm mãn tính: xương đặc ngà hoặc xương sáng một cách bất thường do mất chất vôi. Phim chụp theo tư thế nghiêng giúp chúng ta phát hiện những chi nhánh của xoang đi sâu vào trên hố mắt, điểm này rất cần thiết cho phẫu thuật.
3. Viêm xoang sàng mãn tính.
Triệu chứng có phần giống viêm xoang trán: nhức đầu vùng trán và ổ mắt, mỏi mắt, choáng váng, lười suy nghĩ hoặc không đau đớn tí nào tùy theo mủ bị tích lại hay chảy ra ngoài. Bệnh nhân ngạt mũi và xì ra mủ vàng không thối. Ban đêm lúc nằm, mủ thường chảy vào họng. Soi mũi thấy ngách giữa có mủ và niêm mạc ở đây bị phù nề, thoái hóa, có nhiều pôlyp viêm. Pôlyp nhỏ, mềm, màu đỏ hồng. 

Sau khi gây tê, có thể dùng que (trâm) thăm dò và phát hiện ra hiện tượng chạm xương ở ngách giữa. Trong viêm xoang sàng kín chúng ta không thấy mủ mà chỉ thấy cuốn giữa phình to vì có kén (kyste) hoặc tế bào bong bóng (bulle ethmoi - dale) giãn to che lấp ngách giữa. Có một chi tiết giúp chúng ta khẳng định bệnh nhân bị viêm xoang sàng là khi ấn vào bờ trong của hố mắt (điểm Grunwald), bệnh nhân kêu đau vì xương ở đấy mỏng và cốt mạc thường có phản ứng.

Chụp X quang theo tư thế trán-mũi-phim và cằm-đỉnh của Hirtz sẽ cho chúng ta thấy xoang sàng bị mờ, các vách ngăn không rõ rệt, có khi bị phá hủy biến các tế bào sàng thành một cái hốc mờ đục. Viêm xoang sàng mãn tính đơn thuần thường diễn biến  âm thầm ít triệu chứng và không được chẩn đoán. 
 Chụp CT scan: cho chúng ta xác định chính xác vị trí và mức độ xoang bị viêm

Hình ảnh CT scan: mờ xoang sàng
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4. Viêm xoang sàng quá sản.

Triệu chứng chính của bệnh là nhức đầu vùng trán. Bệnh nhân luôn có cảm giác nặng đầu từ sáng đến tối. Mọi nguyên nhân gây ra sung huyết đều có thể làm cho bệnh nhân nhức đầu như kinh nguyệt, ăn no, ngồi gần lửa, ra nắng... Đau từ gốc mũi lan ra hai bên trên ổ mắt đến thái dương làm cho bệnh nhân ngại nhìn, ngại đọc, ngại làm việc trí óc. Đau kéo dài nhiều năm, có lúc tăng, lúc giảm và thường ảnh hưởng đến tính tình. Bệnh nhân phải liên tục uống thuốc giảm đau.

Bệnh nhân không xì mũi nhưng có cảm giác ngạt mũi. Thật ra họ không bị tắc mũi hoàn toàn, hít vào hơi khó nhưng thở ra thì dễ. Khám mũi thấy vách ngăn bị vẹo và dày ở phần cao. Ở bên lõm của vách ngăn, cuốn giữa phì đại chiếm cả hốc mũi, đè vào vách ngăn ở bên trong và ép vào ngách giữa ở bên ngoài. Không thể luồn được que (trâm) thăm dò vào giữa vách ngăn và cuốn giữa (sau khi bôi (cocain) lidocain). Ở phía bên lồi của vách ngăn, chúng ta không nhìn thấy cuốn giữa vì nó bị vách ngăn che lấp và đè bẹp. Niêm mạc dày, đỏ bầm, dễ chảy máu khi chạm đến.

Điều trị viêm xoang sàng quá sản là xén vách ngăn dưới niêm mạc kèm theo cắt bỏ đầu cuốn giữa hai bên. Những thuốc như  (cocain) lidocain), êphêdrin, hydrococtison chỉ có tác dụng tạm thời.

II. Viêm xoang sau mãn tính.

Nhóm xoang sau gồm xoang sàng sau và xoang bướm. Các xoang này có đặc điểm chung là có lỗ thông đổ ra ngách trên do đó chúng có những triệu chứng lâm sàng tương tự như nhau.

1. Viêm xoang sàng sau.

Bệnh nhân không xì mũi mà chỉ khạc ra mủ và khịt mũi. Sự viêm xoang được thể hiện bằng viêm họng mãn tính hoặc viêm đường hô hấp dưới. Thường thì bệnh nhân không nhức đầu, chỉ trong một số ít trường hợp bệnh nhân kêu đau từ trán ra sau gáy.

Soi mũi trước không thấy gì lạ.

Soi mũi sau thấy có mủ đọng hoặc vảy khô ở bờ cửa mũi sau hoặc ở nóc vòm. Đuôi các cuốn mũi thường sần sùi quá phát. Thành họng gồ ghề, có nhiều đảo lymphô và được một lớp tiết nhầy bao phủ.

Chụp X quang tư thế Hirtz cho thấy xoang sàng sau bị mờ, vách ngăn các tế bào không còn rõ rệt hoặc bị phá hủy (xoang sàng sau chiếm phần ba sau của hình ảnh toàn bộ xoang sàng).

Cũng có thể cho lipiôdol vào các tế bào sàng bằng phương pháp Proẽtz rồi chụp X quang. Nếu lipiôdol không vào xoang chứng tỏ rằng các lỗ thông bị tắc. Nếu lipiôdol có vào xoang nhưng không đến sát thành xoang mà chỉ khu trú lại thành một cái nhân ở giữa tế bào có nghĩa là niêm mạc xoang bị quá sản trở nên dày. X quang rất cần thiết để chẩn đoán viêm xoang sàng sau, không có X quang rất khó phân biệt giữa viêm xoang sàng sau với viêm xoang bướm mãn tính.
2. Viêm xương bướm mãn tính.

Viêm xương bướm mãn tính thường đi đôi với viêm xoang sàng sau nên viêm xoang bướm thường có một số triệu chứng giống như viêm xoang sàng sau.

Triệu chứng chính là nhức đầu. Bệnh nhân bị đau liên tục, đau sau hố mắt hoặc ở trong sâu, giữa đầu, lan ra sau về phía xương chẩm, về bờ sau xương chẩm, lan xuống gáy, vai. Khi bộc phát, cơn đau tăng lên và có thể làm cho người ta nghĩ đến viêm màng não nhưng cổ không cứng. Những cơn đau này không chịu ảnh hưởng của những thuốc giảm đau như aspirin, pyramidon... Bôi Bônanh hoặc (cocain) lidocain) l0% vào mặt trước của xoang bướm mới có tác dụng làm hết đau trong một thời gian. Thỉnh thoảng bệnh nhân bị chóng mặt, choáng đầu, tinh thần bải hoải, lười suy nghĩ.

Triệu chứng quan trọng thứ hai là bệnh nhân khạc ra mủ hoặc nuốt mủ. Nếu mủ ít, bệnh nhân không khạc ra và nó sẽ đọng lại thành vảy ở vòm mũi họng làm bệnh nhân luôn có cảm giác vướng họng phải khịt mũi, đằng hắng suốt ngày.

Soi mũi sau có tác dụng xác định lại những triệu chứng nói trên: mủ xuất phát từ ngách trên chảy ra cửa mũi sau tỏa lan vào vòm mũi họng và đổ dồn xuống thành sau họng; đuôi các cuốn mũi và bờ sau của vách ngăn thường bị quá phát.

Thông chọc xoang bướm: sau khi gây tê hố mũi và mặt trước của xoang bướm, dùng một que (trâm) thăm dò đầu tù, dài 20 cm, đầu hơi cong về phía dưới, thân que hướng về phía trên và sau của hố mũi qua gai mũi của xương hàm trên và đầu của cuốn mũi giữa. Đầu que (trâm) thăm dò sẽ chạm vào mặt trước của xoang bướm. Sau vài lần mò mẫm, đầu que (trâm) thăm dò sẽ rơi vào lỗ thông của xoang và mủ sẽ trào ra ngoài.

Chụp X quang theo tư thế Hirtz: hình ảnh của xoang bướm thể hiện ở trước mỏm nền xương chẩm (apophyse basilaire de l'occipilal), về phía sau và trong của chân bướm. Hai xoang bướm thường không bằng nhau và vách ngăn ở lệch về một bên. Trong trường hợp bệnh lý chúng ta sê thấy những chấm đục hoặc hình ảnh mờ đều của xoang bướm. Lưu ý: xoang bướm bị viêm nhưng không tích mủ, có thể sáng như xoang lành.

Chụp theo tư thế nghiêng cho chúng ta thấy sự quan hệ của xoang với tuyến yên, hình dạng các mỏm yên (apophyses clinoides). Các mỏm này có thể biến dạng nếu có viêm xương chung quanh xoang.
Chụp CT scan: [image: image3.jpg]



Nếu có biến chứng về thần kinh thị giác thì phải chụp tư thế Mac Milian hay Rhese để kiểm tra ống thị giác.

III. Thể lâm sàng.

Trên đây chúng tôi đã kể ra những triệu chứng kinh điển của viêm xoang mãn tính. Bên cạnh thể điển hình đó còn có những thể lâm sàng rất khác nhau.

1. Viêm xoang phù nề, bệnh Pôlyp mũi.

Ở những người có cơ địa đặc biệt như dị ứng, suy gan, rối loạn nội tiết tạng khớp, viêm xoang mạn tính diễn biến không giống như ở người bình thường, niêm mạc luôn bị phù nề nhiều và do ảnh hưởng của trọng lượng, biến thành pôlyp. Những pôlyp này khác với myxôm ở điểm không có chất muxin mà chỉ có chất dịch thấm như huyết tương và chứa nhiều tế bào ưa axit. Dần dần pôlyp có thể biến thành túi nang chứa chất dịch hoặc bị viêm nhẹ ở lớp ngoài và chảy máu. 

Ngoài loại pôlyp phù nề chiếm đa số, còn có các loại pôlyp khác như pôlyp xơ, pôlyp giãn mao mạch, pôlyp tuyến. Bệnh diễn tiến chậm và ngạt mũi ngày càng tăng, thường là hai bên và đưa đến tắc mũi liên tuc. Bệnh nhân có cảm giác nặng đầu, mất khứu giác hoặc hắt hơi chảy nước mũi. Những triệu chứng này hay thay đổi tùy theo thời tiết: trời lạnh, trời ẩm làm cho bệnh nhân khó chịu nhiều.

Soi mũi trước thấy cuốn giữa phình to, niêm mạc mềm, màu hồng nhạt, ngách giữa đầy pôlyp nhỏ bằng hạt đậu xanh, xếp hàng dài từ trước ra sau. Pôlyp ngày càng lớn và thòi ra tiền đình mũi, che kín cả cửa mũi. Pôlyp màu xám nhạt, mọng nước, bóng, nhẵn, mềm. Bộ phận của pôlyp tiếp xúc thường xuyên với bên ngoài có thể bị viêm và trở nên đỏ, sần sùi, dễ chảy máu. 
Nội soi
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Hình ảnh nội soi: polyp mũi xoang

Để phân biệt pôlyp với cuốn giữa phì đại người ta dùng que (trâm) thăm dò: pôlyp không có cốt xương còn cuốn giữa thì có cốt bằng xương; chạm vào pôlyp thì hầu như không chảy máu còn chọc vào cuốn giữa thì chảy máu. Phần lớn pôlyp đều có chân bám ở các xoang, một số ít xuất phát từ hố mắt, do đó cần chụp X quang xoang mặt trong pôlyp mũi.
Pôlyp đơn độc Killian: pôlyp xuất phát từ xoang hàm hoặc xoang bướm (bờ trên cửa mũi sau), phát triển về phía sau của hố mũi và xuống họng, ngay sau màn hầu. Mới xem sơ qua tưởng là u xơ vòm mũi họng nhưng ở đây pôlyp ít chảy máu và khi sờ vòm thấy khối u mềm. Chụp X quang sẽ biết được tình trạng xoang để đặt ra hướng điều trị. Pôlyp này chỉ đơn độc một mình, nếu nhổ được hết chân thì khỏi hẳn.

Hội chứng Woakes (necrosing ethmoiditis, còn gọi là bệnh pôlyp biến dạng). Hội chứng này thường gặp ở tuổi thiếu niên và có đặc điểm sau: niêm mạc xoang sàng thoái hoá biến thành những pôlyp nhỏ bằng hạt ngô, các vách ngăn của xoang sàng bị mất chất vôi và tiêu dần, xương chính của mũi nở rộng làm cho sống mũi xẹp xuống và bè ra, hai mắt bị đẩy dồn về hai bên một cách quá mức (hypertélorisme). Bệnh này khó trị vì pôlyp sẽ tái phát sau khi cắt.

Bệnh pôlyp mũi (polyposs nasale): còn gọi là viêm xoang sàng phù nề. Bệnh trải qua ba giai đoạn:

- Giai đoạn đầu: bệnh nhân thường là những người bị hen, bị viêm mũi co thắt... Khi khám mũi chúng ta thấy niêm mạc của bờ dưới cuốn giữa và khe giữa bị nề, màu hồng nhạt, bóng loáng. Chụp X quang thấy xoang hàm bình thường, xoang sàng trong sáng.

- Giai đoạn thứ hai: bệnh nhân hay bị ngạt mũi. Khi khám chúng ta thấy cuốn giữa phì to, màu trắng nhạt, niêm mạc mọng nước, gồ ghề, mềm giống như chùm pôlyp sa xuống đến lưng cuốn dưới. Niêm mạc của xoang sàng cũng bị phù nề, thành xương của các tế bào sàng bị teo mỏng. Trong mũi không có mủ mà chỉ có tiết nhầy.

- Giai đoạn thứ ba: bệnh nhân bị tắc mũi, mất khứu giác và thường bị viêm xoang bội nhiễm. Khám mũi thấy nhiều pôlyp xuất hiện và chen chúc ở khe giữa, ở cuốn giữa, xuống tận sàn mũi và bịt kín hố mũi.

Điều trị bằng cắt pôlyp đơn thuần không có kết quả, độ một hai tháng sau pôyp mọc lại như cũ. 

2. Viêm xoang mãn tính và giãn phế quản (hội chứng Munier - Kuhn).

Bệnh này có thể gặp ở trẻ em hoặc người lớn. 

Bệnh nhân ho nhiều, khạc ra đờm, mủ đôi khi ra máu, trẻ con thường nuốt đờm chứ không khạc ra. Toàn thể trạng gầy xanh, ngón tay có thể biến dạng giống như dùi trống (hippocratisme).

Bên cạnh đó còn có hội chứng Kactagiơne (Kartagener) gồm ba loại triệu chứng: viêm xoang mãn tính, giãn phế quản và đảo lộn phủ tạng (tim bên phải, dạ dày bên phải, gan bên trái, lách bên phải, ruột thừa bên trái...).

Chụp X quang, nhất là chụp xoang, phế quản sẽ giúp chúng ta phát hiện những hội chứng nói trên.

3. Viêm liên xoang mãn tính.

Viêm liên xoang thường bắt đầu một trận cảm nắng hoặc cúm ở bệnh nhân đã có tiền sử viêm xoang. Sau khi khỏi cúm viêm xoang tiếp tục kéo dài. Nếu bệnh tích khu trú ở một nhóm xoang, người ta gọi là viêm đa xoang, thí dụ viêm ở nhóm trước (xoang hàm, xoang trán, xoang sàng trước) hoặc ở nhóm sau (xoang sàng sau xoang bướm). Trong một số trường hợp cả hai nhóm xoang đều bị viêm người ta gọi đó là viêm liên xoang.

Chẩn đoán viêm liên xoang dựa trên hai cơ sở: chụp X quang (tư thế Blondeau và Hirtz) và điều trị thử. Trong viêm liên xoang, nếu chỉ điều trị một xoang thì không bao giờ khỏi bệnh, phải giải quyết tất cả các xoang mới có kết quả. Các pôlyp ở đây cũng khác với pôlyp dị ứng vì trong viêm liên xoang pôlyp có tính chất viêm tức là đỏ, chảy máu, có nhiều tế bào viêm.

Viêm liên xoang có mủ có thể đưa đến viêm xương, cụ thể là xương trán.

4. Viêm xoang tiềm tàng.

Loại viêm xoang này không có triệu chứng về xoang mà chỉ có những triệu chứng ở các bộ phận khác. 

Soi mũi trước và sau không thấy mủ, chụp X quang thấy các xoang sáng gần như bình thường. Nhóm xoang sau thường dễ bị viêm tiềm tàng, gây nhức đầu hoặc mờ mắt do viêm thần kinh thị giác sau nhãn cầu sẽ được nói đến ở phần biến chứng.

Đặc biệt khi mổ xoang sàng và xoang bướm chúng ta thấy bệnh tích rất ít, không đáng kể nhưng kết quả thì lại tốt. Sau khi mổ mắt sáng trở lại, bệnh nhân hết nhức đầu.

Viêm xoang tiềm tàng còn được coi là một phản ứng của cốt mạc hoặc của xương chung quanh xoang sàng và xoang bướm (ở cuốn giữa, ở khe bướm; ở ống thị giác, ở màng não kế cận các xoang).

Phản ứng này gây ra kích thích hạch bướm khẩu cái hoặc chèn ép dây thần kinh thị giác. Phẫu thuật các xoang có tác dụng tạo ra một chấn động giao cảm làm thay đổi mức độ tuần hoàn nên các hiện tượng phù nề, kích thích boặc chèn ép cũng mất đi.

Tóm lại, có thể nói rằng viêm xoang mãn tính là thiên hình vạn trạng, bệnh có thể bắt đầu từ triệu chứng thông thường nhất như ngạt mũi đến triệu chứng xa xôi  như mù mắt, ho khạc ra máu, v.v... Chúng ta sẽ nói rõ vấn đề này ở phần biến chứng.

IV. Biến chứng.

Viêm xoang mãn tính hay gây ra nhiều biến chứng, trong số đó có những biến chứng bất ngờ mà người ta ít nghĩ do xoang gây ra.

1. Viêm phế quản mãn tính hay lao phổi giả.
Viêm xoang hàm và xoang sàng mãn tính thường gây biến chứng này. Bệnh nhân không nhức đầu, không ngạt mũi mà bị ho, khạc ra đờm, đôi khi có cả máu, sốt nhẹ về chiều, ăn kém ngon. Bệnh đầu tiên mà người ta nghĩ đến là lao, nhưng các xét nghiệm như thử đờm, chụp phổi, tốc độ lắng hồng cầu, BCG test... đều không có biểu hiện lao. Trái lại, khi soi mũi thấy mủ ở ngách giữa và khi chụp X quang mặt thì thấy xoang mờ. Đây là thể giả lao của viêm xoang do mủ tràn lan từ mũi xuống phế quản.

2. Viêm họng mãn tính.

Trong viêm xoang, mủ chảy liên tục xuống họng và bệnh nhân hay thở bằng miệng (vì mũi ngạt), đó là hai nguyên nhân của viêm họng.

Bệnh nhân thường bị rát họng, vướng họng, phải đằng hắng và nuốt luôn mồm nên dễ bị khí thực hoặc viêm ruột. Triệu chứng thường thấy là đầy bụng, ợ hơi, chậm tiêu, nghẹt thở, tức ngực, đánh trống ngực...

Những bệnh nhân này thường được chẩn đoán là đau dạ dày, suy gan v.v... Chỉ cần soi mũi và chụp X quang các xoang mặt là tìm ra bệnh.

3. Nhức đầu.
Đau dây thần kinh sinh ba. Nhức đầu là một triệu chứng của viêm xoang, nhưng nếu nhức đầu kéo dài sau khi viêm xoang đã ổn định rồi thì đó là biến chứng. Bệnh nhân đau ở vùng trán, lan ra sau gáy. Mỗi lần làm việc bằng trí óc, đọc sách hoặc làm việc nặng thì cơn nhức đầu tăng lên.

Nhức đầu thường kèm chóng mặt, cảm giác nặng đầu mệt mỏi không muốn làm việc. Đó là những triệu chứng thường gặp trong hội chứng tăng áp lực nội sọ không kể do viêm hay do u ở vùng này.

Nhức đầu này phụ thuộc nhiều nguyên nhân: tắc lỗ thông của xoang (vacuum sinus), vẹo vách ngăn cao (trước khi bị viêm xoang bệnh nhân bị vẹo vách ngăn cao nhưng không nhức đầu). Đôi khi do các yếu tố giao cảm nồi bật: đau rát như bị bỏng kèm theo rối loạn vận mạch (cám giác nóng), rối loạn xuất tiết (chảy nước mắt, nước mũi); đôi khi là dấu hiệu của thần kinh sinh ba là chính, đau điếng từng cơn ngắn như điện giật ở vùng hàm trên (nêvralgle du trijumeau).

Để phân biệt với viêm dây thần kinh sinh ba nguyên phát (thương tổn ở hạch Gasser) có thể dùng nghiệm pháp bơm côcain 60% vào xoang bướm, nếu bệnh nhân tạm bớt đau, đó là đau dây thần kinh thứ phát do viêm xoang. Trái lại, nếu viêm dây thần kinh sinh ba nguyên phát thì nghiệm pháp này không có tác dụng.

4. Viêm dây thần kinh thị giác cầu nhãn cầu.
Bệnh này do nhiều nguyên nhân (giang mai, rượu, thuốc lá...) trong đó có viêm xoang sau.

Bệnh nhân có thể bị viêm xoang cấp hay viêm xoang mãn. Trong viêm cấp, sau vài cơn nhức đầu, thị lực sụt rất nhanh và bất thình lình, có khi sau một vài ngày chỉ còn thấy ánh sáng ở chu vi thị trường. Soi đáy mắt không thấy gì lạ. Sau một vài tuần, thị lực có thể tự phục hồi, hạn hữu bệnh có thể kết thúc bằng manh tật (cêcité). Trong viêm xoang mãn tính, cả hai mắt đều bị mờ với mức độ khác nhau. Bệnh nhân sợ ánh sáng chói lọi và thấy trước mắt như có một màn sương che phủ, có ám điểm (scotome) trung tâm, không phân biêt được màu sắc rõ ràng. Lúc đầu đĩa thị giác bình thường nhưng về sau bị nhạt dần về phía thái dương. Ít khi bệnh khỏi hẳn, thị trường bị co hẹp và thị lực giảm sút. Bệnh nhân không ngạt mũi, không xì mũi và cũng ít khi nhức đầu.

Khám mũi xoang, thường không thấy gì lạ, đôi khi thấy chút ít mủ hoặc tiết nhầy chảy từ khe trên ra vòm mũi họng, đây là triệu chứng của viêm xoang sau.

Chụp X quang (Hirtz) có thể thấy các xoang sau sáng bình thường hoặc hơi mờ.

5. Viêm tấy ổ mắt, viêm mí mắt, viêm túi lệ.

Ổ mắt bị các xoang bao vây ở phía trong, phía dưới và phía trên. Hơn nữa, lớp xương giữa các xoang và ổ mắt mỏng nên những viêm nhiễm ở xoang thường hay tràn lan sang ổ mắt. 

Trong biến chứng viêm ổ mắt sưng nề, hay viêm bao Tênông, bệnh thường xuất hiện một cách đột ngột và rút lui nhanh chóng. Sau khi bị xì mũi, nhức đầu vài hôm bệnh nhân bị sưng mí mắt, nề màng tiếp hợp, lồi nhãn cầu, đau mắt... Sau khi dùng kháng sinh các hiện tượng bệnh lý này sẽ hết nhưng bệnh tích trong xoang vẫn tiếp tục diễn tiến âm ỉ.

Trong loại viêm ổ mắt có mủ, bệnh tích có thể khu trú ở ngoài cốt mạc ví dụ như apxe mí mắt, viêm túi lệ hoặc khu trú ở bên trong cốt mạc như viêm (lấy) tấy ổ mắt.

Apxe mí mắt: bệnh này là biến chứng của viêm xoang hồi viêm. Apxe có thể khu trú ở mí trên (xoang trán, xoang sàng) hay ở mí dưới (xoang hàm). Mí mắt bị sưng to, nóng, đỏ và đau. Rãnh giữa mí mắt và gờ ổ mắt bị đầy. Màng tiếp hợp đỏ, nề, nhãn cầu di động bình thường. Độ bốn năm hôm sau túi mủ vỡ ra ở phần ba trong của mí mắt. Bệnh này còn được gọi là viêm xoang trán xuất ngoại ở mí mắt.

Viêm túi lệ: xương lệ vừa mỏng vừa có những lỗ thông với xoang sàng nên túi lệ dễ bị viêm khi nhóm xoang trước bị viêm. Ngoài ra viêm răng, viêm xoang hàm cũng có thể gây viêm túi lệ. 

Da vùng góc trong của mắt sưng và đỏ, lan ra đến mí mắt và màng tiếp hợp. Bệnh nhân bị sốt và đau nhức. Sau 3, 4 ngày, một chấm vàng xuất hiện ở da vùng túi lệ và apxe vỡ ra, bệnh nhân hết sốt và hết nhức.

Chỗ vỡ có thể hàn lại hoặc thành lỗ dò chảy nước và túi lệ tiếp tục viêm mãn tính.

Viêm tấy ổ mắt: đây là viêm mủ của tổ chức mỡ trong ổ mắt. Bệnh nhân đau nhói trong ổ mắt, đau xuyên lên đầu. Mí mắt sưng húp, màng tiếp hợp phù nề nhiều, đỏ bầm và phình ra ngoài mi mắt, nhãn cầu lồi và không di động, thị lực sụt nhanh, đồng tử giãn, giác mạc mất cảm giác, cả vùng thái dương cũng bị sưng. Sau đó mủ sẽ vỡ ra ở mi mắt rồi bệnh khỏi nhưng có thể có biến chứng như viêm tĩnh mạch hang, viêm thần kinh thị giác...

6. Viêm cốt tủy.
Nguyên nhân do viêm tắc mạch máu ở xương trán sọ. Bệnh bắt đầu ở xương trán và dần dần lan rộng ra các xương khác của sọ (xương thái dương, xương đỉnh…).

Bệnh nhân bị đau nhức ở một điểm của xương trán, mấy hôm sau chỗ đó sưng lên và hình thành một apxe. Rạch túi mủ thấy xương bị bộc lộ, màu xám, dễ chảy máu.

Khi dùng kềm gặm xương thì thấy có mủ ở lớp tủy sọ (diploé) chảy ra. Dưới lớp xương viêm là màng não sần sùi. Mổ xong khoảng 3, 4 tuần lễ sau, lại xuất hiện một apxe khác bên cạnh. Và cứ như thế quá trình viêm lan dần từ xương này đến xương kia, khắp cả sọ. Mỗi lần mổ phải khoét rộng thêm một khoảng xương nhưng không kìm hãm được sự tiến triển của bệnh. Bệnh nhân suy mòn dần, sốt dai dẳng kéo dài. 

Điều trị (phối hợp penixillin với streptomyxin) kháng sinh liều cao cho kết quả khả quan.

7. Viêm màng não.
Viêm màng não ở đây cũng giống như viêm màng não mà chúng ta gặp trong viêm xương chũm. Thương tổn có thể khu trú ở màng cứng hoặc tỏa lan đến màng nhện.

Trong loại khu trú thường thấy có những túi mủ hai ngăn, một ngăn ở ngoài màng cứng, một ngăn ở sát vỏ thùy trán của não, có một ống hẹp nối liền hai ngăn với nhau. Nước não tủy có thể trong hoặc đục nhưng vô trùng.

Trong khi tỏa lan, các triệu chứng giống viêm màng não thông thường như nhức đầu, cứng gáy, nôn… Nước não tủy có sự thay đổi quan trọng của tế bào và anbumin đôi khi có cả vi trùng.

Viêm màng não có thể xuất hiện một cách tự phát hoặc sau phẫu thuật. Bên cạnh thể viêm màng não điển hình còn có viêm màng nhện. Trong thể này không có sự thay đổi của nước não tủy, không có sốt. Màng nuôi và màng nhện dính lại tạo thành một lớp dạ (feutre) bọc chặt lấy dây thần kinh sọ gây ra những triệu chứng nhức đầu, chóng mặt, ù tai, mờ mắt, giác mạc mất cảm giác.

(Sunfamit, penixillin) Kháng sinh và (coctison) corticoid tiêm vào bắp, vào tủy sống có tác dụng lớn trong viêm màng não, nhất là khi đã giải quyết ổ viêm xoang bằng phẫu thuật.

8. Viêm tắc tĩnh mạch.

Bệnh này có thể do viêm xoang bướm hoặc do viêm tấy ổ mắt gây ra.

Bệnh bắt đầu một cách ồ ạt: sốt 410, nhiệt độ dao động, có rét run, nhức đầu nhiều kèm theo cứng gáy, màng tiếp hợp bị phù nề, các tĩnh mạch ở mí mắt và ở trán bị giãn (hiện tượng đầu Méduse). Bệnh thường lan ra cả hai bên mí mắt. Tiên lượng rất nặng, trước khi có kháng sinh tỷ lệ tử vong rất cao.

Chẩn đoán phân (loại) biệt bệnh với viêm tấy ổ mắt: khi bị viêm tấy, chúng ta ấn nhãn cầu, nhãn cầu rất đau và không lõm, đồng tử giãn, mất cảm giác giác mạc, thương tổn khu trú một bên, tĩnh mạch trán không giãn.

9. Apxe não - Viêm não.
Vỏ não có thể bị viêm ở vùng tiếp xúc với thương tổn màng não, thương tổn xương. Nhưng quan trọng hơn là những apxe ở trong đại não. Apxe thường khu trú ở thùy trán nên những rối loạn về tính tình xuất hiện sớm hơn những apxe ở thùy thái dương-bướm do tai. Trái lại những triệu chứng định khu như bại liệt thì ít có. Các hội chứng viêm nhiễm và tăng áp lực nội sọ thường xuất hiện đầy đủ. Trong một số ít trường hợp đặc biệt bệnh nhân bị (cơ) liệt bán thân hoặc mất ngôn ngữ, do viêm và phù nề tác hại đến vùng Rôlăngđô (Rolando).

Tiên lượng của apxe thùy trán không được tốt lắm. Xu hướng hiện nay là mổ xoang rồi hút mủ và bơm pênixilin vào ổ apxe, sau đó nếu cần sẽ cắt xén bọc apxe.

V. Chẩn đoán xác định.

Trước một tập chứng chảy mũi, ngạt mũi cần phải giải quyết những câu hỏi sau:

1. Mủ chảy ra từ mũi hay từ xoang?

Nếu mủ do viêm mũi thì nó thường ở hai bên, còn mủ do viêm xoang thường ở một bên. Sau khi xì mũi sạch, nếu là viêm mũi sẽ thấy loét, chảy máu, phù nề đỏ ở niêm mạc, trái lại trông viêm xoang mãn tính niêm mạc cuốn mũi và vách ngăn nhẵn nhụi chỉ có niêm mạc ở ngách giữa là phù nề, thoái hóa.

Trong bệnh trĩ mũi, hai bên đều có vảy xanh, thối, khác với mủ khô của viêm xoang, hơn nữa trong trĩ mũi niêm mạc bị teo chứ không phù nề. Vả lại hai bệnh trĩ mũi và viêm xoang mãn tính cũng có thể thấy ở trên một bệnh nhân.

2. Xoang nào bị viêm.

Những triệu chứng mà chúng ta đã học chỉ có thể hướng chúng ta nghĩ đến viêm xoang trước hay xoang sau mà thôi. Ngay cả thông chọc xoang hàm cũng không thể khẳng định hay phủ định viêm xoang hàm được vì có khi chọc ra mủ nhưng đấy chỉ là ứ đọng (empyème) do mủ ở xoang trán hay ở răng chảy vào; trái lại khi chọc không có mủ cũng chưa loại viêm xoang được vì trong thể viêm xoang quá phát (hay dị ứng) thường không có mủ.

Chụp X quang rất quan trọng trong việc chẩn đoán viêm xoang và xác định xoang bị bệnh. Tuy nhiên nếu chỉ riêng chụp X quang cũng không chẩn đoán nổi, thí dụ trong viêm xoang có mủ, đôi khi phim lại sáng hoặc ngược lại có những xoang bình thường nhưng hình ảnh trên phim lại đục (do xương dày). Nên chụp ở hai tư thế chỉnh Blôngđô và Hirlz, nếu cần có thể chụp thêm tư thế trán  mũi  phim và nghiêng (profiz). Tư thế bán diện giúp chúng ta nghiên cứu xoang trán và xoang bướm và nhất là những chi nhánh của nó. Nếu nghi có viêm xoang quá phát thì nên bơm lipiôdol vào xoang rồi chụp X quang.
Không có một triệu chứng riêng lẻ nào có thể cho chúng ta chẩn đoán chính xác được, nhưng nếu phối hợp các triệu chứng, thủ thuật nhỏ, các xét nghiệm phi lâm sàng có thể chẩn đoán chính xác được. Như vậy soi mũi trước, soi mũi sau, tìm các điểm đau, soi bóng mờ, thông chọc xoang, chụp X quang... hỗ trợ nhau trong chẩn đoán và đều có giá trị. 
Chụp CT scan: cho chúng ta xác định chính xác vị trí và mức độ xoang bị viêm
Trong viêm liên xoang, các xoang ở một bên mặt đều bị thương tổn. Trong  viêm viêm xoang hai bên, toàn bộ các xoang mặt đều bị bệnh. Còn trong viêm đa xoang thì không nhất thiết phải có thương tổn ở toàn bộ các xoang, có khi bệnh  tích chỉ ở hai hay ba xoang.

Trên thực tế, viêm xoang mãn tính mà có khi chẩn đoán lầm là pôlyp mũi đều là viêm đa xoang hay liên xoang. Việc này có ý nghĩ lớn khi đặt ra vấn đề điều trị.

VI. Chẩn đoán phân (loại) biệt.

Tùy theo vị trí của xoang bị viêm chúng ta có những chẩn đoán phân loại sau:

1. Viêm xoang hàm.

Nên loại các bệnh u nang (kén) do răng bằng cách chụp X quang (hình ảnh kén). Sưng hố nanh do răng được phân biệt bằng khám răng (sâu răng): 

Ứ đọng mủ ở xoang hàm: trong ứ đọng mủ, các triệu chứng lâm sàng của xoang hàm không có và trên phim mức độ mờ đục cũng nhẹ hơn.

Ung thư xoang hàm: bệnh nhân xì ra máu và thông chọc xoang hàm cũng ra máu, đau nhức rất nhiều, hố nanh và hàm ếch sưng phồng. 

2. Viêm xoang trán.

Cần phân (loại) biệt với:

- Viêm quầng (viêm da do streptôcốc): trong viêm quầng da sưng nổi lên thành gờ và có kèm theo hạch ở tai, rãnh mũi má, cổ. 

- Viêm túi lệ: sưng ở góc trong của mắt và khi nặn túi lệ có mủ trào ra.

- Gôm giang mai ở trán thường bị nhầm với viêm xoang có thương tổn xương. Phản ứng B.W và phản ứng Nelson sẽ giúp chẩn đoán bệnh.

- Thiếu xoang trán: xoang trán không phát triển và xương ở vùng đó đặc lại cũng có thể là nguyên nhân gây nhức đầu. Chụp X quang ở tư thế trán mũi phim và nghiêng sẽ giúp tìm ra bệnh.

- Vẹo vách ngăn cao cũng hay gây ra đau vùng trán, cần khám kỹ vách ngăn bằng que trâm thấm côcain và chụp X quang.

3. Viêm xoang sàng.

Cần phân(loại) biệt với:

- Trĩ mũi nhất là trong thời kỳ tiền trĩ niêm mạc sưng đỏ, khô, có vảy mịn dính ở đầu cuốn giữa.

- Viêm túi lệ có thể bị nhầm với viêm xoang sàng có lỗ dò, phải dùng que trâm thăm dò mới phân biệt được.

- Ung thư sàng-hàm trong giai đoạn đầu cũng có thể làm cho chúng ta nghĩ đến viêm xoang sàng mãn tính. Nhưng trong ung thư, triệu chứng đau và chảy máu gợi ý chúng ta về tính chất ác tính của bệnh. Hơn nữa hiện tượng tiêu xương thấy trong phim buộc chúng ta phải làm sinh thiết.

4. Viêm xoang bướm.

Cần phân(loại) biệt với:

- Viêm họng khô: trong bệnh này niêm mạc họng teo lại và có vảy.

- Viêm túi dịch ở vòm họng (hourse pharynglenne): soi mũi sau thấy V.A. sưng to và có mủ chảy xuống họng.

- U ở vùng nền sọ: trong giai đoạn đầu, những u ở nền sọ (ung thư bướm sàng) hoặc ở thân xương bướm có những triệu chứng giống viêm xoang bướm mãn tính. Chụp X quang rất cần thiết để chẩn đoán phân (loại) biệt.
Tiên lượng:

Tiên lượng của viêm xoang trước mãn tính nói chung là nhẹ. Bệnh có thể dai dẳng phải mổ đi mổ lại nhiều lần, nhưng ít đe đọa tính mạng người bệnh.

Trái lại trong viêm nhóm xoang sau tiên lượng không được tốt lắm. Bao giờ mủ trong xoang bướm thoát ra được dễ dàng thì không có triệu chứng gì đáng kể, nhưng nếu bệnh bột phát và lỗ thông bị tắc sẽ có những biến chứng nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong như viêm màng não, apxe não, viêm tắc tĩnh mạch hang, hoặc những biến chứng nguy hiểm cho mắt như viêm thần kinh thị giác sau nhãn cầu.

VII. Điều trị.

Trước khi nói đến điều trị nên nhắc lại rằng các xoang trước đều xuất phát từ xoang sàng mà ra và đều đổ dồn về ngách giữa. Xoang trán cũng chỉ là một tế bào sàng được đưa lên cao còn xoang hàm cũng là một tế bào sàng bị đẩy lùi xuống dưới. Các xoang này có liên hệ chặt chẽ với nhau trong quá trình bệnh lý. Do đó trong đa số trường hợp viêm xoang mãn tính không thể điều trị đơn thuần một xoang mà có thể giải quyết được bệnh.

Đối với nhóm xoang sau cũng vậy. Xoang bướm cũng chỉ là một tế bào sàng sau bị đẩy lùi vào xương bướm. Xuất phát điểm của nhóm này là ngách trên do đó trong điều trị không thể tách ra một cách riêng biệt xoang sàng sau và xoang bướm.

1. Điều trị bằng thuốc đóng vai trò thứ yếu trong viêm xoang mãn tính.

Thuốc kháng histamin (AH3, Thiantettes, phénergan...) coctison, cortancyl) corticoid có tác dụng tốt đối với viêm xoang dị ứng.

(Thuốc nước suối có chất lưu hoàng (Acthiol J, Rhino sulfuryl Monal), suối Mỹ Lâm (Hà Tuyên)) Nước biển âu có chất lưu huỳnh dưới dạng khí dung (aérosol) giúp giải quyết tốt những trường hợp viêm mũi xoang mãn tính suy nhược niêm mạc mũi.

Thuốc kháng sinh tiêm và uống (pênixilin, streptômyxin, aurêomyxin, cloramphenicon) chỉ có tác dụng đối với trường hợp viêm cấp tính hoặc viêm mãn tính hồi viêm.

Thuốc làm co niêm mạc như êphêdrin, sanôrin (Privine) chỉ có tác dụng tạm thời.

Thuốc xông như menthol, teinlure d'eucalyptus, teinture de benjoin hầu như không có tác dụng đối với viêm xoang mãn tính.

Những thuốc như vitamin A, vitamin D2, vitamin C, sirô iôđôtanicphosphatê, dung dịch Faolơ (arsenic) có tác dụng tăng cường sức đề kháng của những thể địa bạch tạng (lymphatisme).
2. Những thủ thuật nhỏ sau đây có tác dụng tốt trong việc giải quyết các bệnh viêm xoang mãn tính mới, thương tổn niêm mạc có khả năng phục hồi lại được .

Thông chọc xoang hàm hoặc xoang trán rồi bơm hỗn dịch cloramphenicon - axít bôric (cloramphenicon 0,250 g, axit bôric 0,250 g, nước muối đẳng trương 5 ml).

Đưa kháng sinh (pênixilin, streptomyxin hoặc hỗn dịch cloramphenicon) vào các xoang bằng phương pháp Proẽtz.

Nếu áp dụng nhứng thủ thuật này độ mười lần mà không khỏi thì nên mổ.

3. Phẫu thuật.

Những phẫu thuật nhỏ như cắt pôlyp, cắt đầu cuốn giữa… chỉ có tác dụng dẫn lưu đối với thể nhẹ, thương tổn không vượt quá phạm vi một xoang.

Trong các trường hợp thường gặp ở bệnh viện, chúng ta phải dùng đến những phẫu thuật tận căn. Yêu cầu của phẫu thuật tận căn là nạo bỏ niêm mạc thoái hóa, xương viêm và dẫn lưu.

a. Đối với xoang hàm.

Phẫu thuật Caldwell - Luc (đục xoang hàm qua hố nanh ): nên dùng trong trường hợp viêm xoang do răng, những phẫu thuật này sẽ không đủ trong trường hợp viêm xoang do mũi, thường có bệnh tích ở xoang sàng kèm theo.

Phẫu thuật Denker (vào xoang hàm bằng cách phá vỡ bờ ngoài của lỗ iê) giúp chúng ta dẫn lưu tốt và chỉ nên dùng ở người lớn.

Phẫu thuật Claoué (cầt đầu cuốn dưới và đục lỗ dẫn lưu ở ngách dưới) nên dùng trong viêm xoang nhẹ.

b. Đối với xoang trán.

Phẫu thuật theo đường mũi kiểu vacher hay Mosher vừa nguy hiểm đối với màng não vừa có thể gây ra cốt tủy viêm.

Hiện nay người ta hay phẫu thuật theo đường ngoài da và dùng phương pháp Jacques (vào xoang sàng trước và mở xoang trán từ trần ổ mắt lên). Nhờ có phối hợp với mổ xoang sàng nên phương pháp này cho kết quả tốt và sẹo ở ngoài da cũng mất dần sau độ một năm.

Phẫu thuật Sêbileau - Lothrop (cắt xén xương ở mắt trước vách ngăn của hai xoang trán) chỉ nên dùng trong trường hợp có viêm xương vì nó để lại vết sẹo lõm rất xấu. 

c. Đối với xoang sàng.

Phẫu thuật khoét rỗng xoang sàng qua đường mũi cho kết quả khả quan nếu bệnh tích chỉ khu trú ở xoang sàng.

Phẫu thuật khoét rỗng xoang sàng qua đường ngoài chỉ nên áp dụng cho những trường hợp có dò ra ngoài da.

Phẫu thuật đục sàng hàm (antro-ethmoidectomie) là phẫu thuật được dùng nhiều nhất vì nó giúp giải quyết viêm xoang sàng và hàm, đây cũng là bệnh thường gặp ở Việt Nam. Thật vậy viêm xoang sàng đơn thuần, hoặc viêm xoang hàm đơn thuần rất hiếm, hai bệnh này thường đi đôi với nhau. Nếu chỉ mổ một xoang thì bệnh sẽ không khỏi.

Ở đây cũng nên nên nhắc lại vai trò “đầu tiên” của xoang sàng rong quá trình  viêm các xoang. Bệnh có thể bắt đầu từ xoang hàm, xoang trán hoặc xoang hàm nhưng khi xoang sàng đã bị viêm thì nó trở thành ổ chứa vi trùng (do những ngăn ngách của các tế bào sàng). Và vi trùng từ đó sẽ tiếp tục tiếp sức cho viêm nhiễm ở các xoang kế cận. Cho nên nếu các ổ mủ ở xoang sàng chưa giải quyết hết thì khó mà điều trị được các xoang khác. Việc này giải thích tại sao có những bệnh nhân được mổ xoang hàm nhiều lần mà vẫn không khỏi. .

d. Đốt với xoang bướm.

Có thể vào xoang bướm bằng đường mũi, sau khi cắt bỏ cuốn giữa và xén xoang sàng.

Cũng có thể vào xoang bướm qua đường vách ngăn sau khi xén lá mía và mảnh đứng của xương sàng. 

e. Đối với viêm liên xoang.

Người ta dùng phẫu thuật Đờ Lima (De Lima) để đục xoang hàm, khoét xoang sàng, nạo xoang bướm và thông xoang trán, tức là mổ hết những xoang bị viêm và tùy theo vị trí mà xử trí. Phẫu thuật Đờ Lima cho phép chúng ta vào xoang sàng sau và xoang bướm dễ dàng nên thường được áp dụng để điều trị viêm xoang sau.

g. Đối với pôlyp Killan, hội chứng Woakes, bệnh pôlyp mũi.

Pôlyp Killian thường xuất phát ở xoang hàm, nên trong điều trị phải làm phẫu thuật Cadwell để tìm chân bám trong xoang và nhổ đi. Nếu Pôlyp chỉ bám ở khe giữa (xoang hàm trong sáng) thì chúng ta có thể giật nhổ polyp qua đường mũi.

Hội chứng Woakes, tiến hành làm phẫu thuật nạo sàng hàm hai bên, sau đó cho bệnh nhân uống Vitamin A và D, uống caxi, điều trị bằng nước suối có sunfua.

Pôlyp mũi: cắt pôlyp kết hợp với nạo sàng hàm hai bên cho kết quả ngắn hạn và pôlyp sẽ mọc lại sau vài năm. Phương pháp điều trị mới nhất hiện nay là cắt dây thần kinh Vidien. Theo phương pháp này người ta mở xoang hàm như phẫu thuật Cadwell – Luc rồi phá thành sau xoang hàm để vào ngăn sau hố chân bướm hàm tìm dây Vidien mà cắt và hủy diệt. Phẫu thuật này cho kết quả tốt hơn các phẫu thuật khác.
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